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TOM TAT

Nhipng cay lan nhw Hai va mét sé dia lan dwoc phat trién trong gia thé dat. Hiu hét phong lan
nhiét d&i déu la thwe vat biéu sinh, nghia la chiing chi séng va phat trién trong khéng khi, thay vi dat.
Gia thé c6 chirc nang bao boc, bao vé phan ré tranh that thoat nhiét do, am do. Muc dich cta nghién
ctru nhdm xac dinh gia thé t6t nhat cho phong lan Dendrobium hankcockii. Gidng lan Hoang thao tric
den dwoc tréng trong 3 gia thé khac nhau: gia thé gé nhan, gia thé than cui va gia thé xo dira. Két qua
cho thdy, trong 3 loai gia thé, gia thé gbé nhan c6 hiéu qua nhéat dén giai doan sinh trwéng cha lan
Dendrobium hankcockii.

T khoa: Gia thé, lan Hoang thao tric den.

SUMMARY

Terrestrial orchids, such as paphiopedilums and some cymbidiums, grow well in soil medium.
However, most tropical orchids are epiphytes, which mean that they thrive well in the air, rather than
in soil. Their fleshy roots cover with a layer of white cells called velamen, which acts as a sponge to
absorb water. The coating also protects the roots from heat and moisture loss. In order to find out the
best growing medium for Hankcock dendrobium, we carried out an experiment to examine the effect
of coconut fiber, charcoal, and wood on the development of this species. The results show that,
among three growing media experimented, wood seemed to be most optimal for vegetative growth of

Hankcock dendrobium.

Key words: Hancock dendrobium, growing media.

1. DAT VAN DE

Trong s cac loai lan ring dudc ua trong
hién nay, lan Hoang thao nhu: Thach hoc
(Dendrobium nobile), Long tu (Dendrobium
primulinum), Thuy tién trang (Dendrobium
farmeri), Thuy tién vang (Dendrobium
thyrsiflorum), Vay ca (Dendrobium lindleyi)...
duge xé&p vao nhéom dude trong phd bién nhat
bdi su da dang vé hinh thai, mau sic va
huong thom cua hoa, hon niia, ching ciing
khéng doi hoéi qua ngit nghéo vé diéu kién
nudi trong va cham séc. Gan day, trong sé

cac loai lan Hoang thao rting dude khai thac,
trén thi truong cé thém gidng Hoang thao
triac den (Dendrobium hancockii) dang dugc
ua chudéng, mang nhiing dic diém thuc vat
hoc va hinh thai néi bat nhu: mau vang dam
tuoi c6 huong thom mat ong ctia hoa, hoa né
vao mua xuln, than l4 cha cidy lan mang
dang vé cay tre. Tuy nhién, lan rting noéi
chung va lan Hoang théo tric den néi riéng
vén sdng trong mdi trudng tu nhién c6 diéu
kién cho sinh trudng phéat trién rat khac véi
moi trudng nhan tao, vi thé khi nuéi trong
nha thudng bi mAc nhiéu loai bénh, khong
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phat trién duge hodc tham chi khéng ra hoa.
Nhin chung ning suit va chit lugng hoa lan
Dendrobium trong hién nay chua cao do con
nhiéu han ché vé gidng, cac k§ thuat cham
soc, dac biét 1a gia thé trong chua phu hop.

O Viét Nam, Huynh Thanh Hiing (2007)
da c6 cong trinh nghién ctu cac vat liéu lam
gi4 thé trong lan Dendrobium; xac dinh dudc
gia thé c¢6 ham luong dinh dudng, c6 d6 bén,
gitt 4m, thoat nudc t6t cho lan Dendrobium
lai. Ngoai ra nhiéu két qua céng bo da xac
dinh dugc gia thé thich hgp cho trong céc loai
lan khac nhu Phalaenopsis, Cymbidium... da
va dang dugc tng dung trong thuc t& nudi
trong va san xudt lan néi chung (Nguyén
Quang Thach, 2003; Duong Thao Chinh,
2008). Tuy nhién, dén hién nay chua c6 két
qua nghién ctiu ndo duge cong bd doi véi
giong lan Hoang thao tric den (Dendrobium
hancockii).

Dé lan Hoang thao tric den (Dendrobium
hancockii) c6 thé sinh trudng phat trién thuan
lgi 6 méi truong nha ciing gidng nhu cic gidng
lan Hoang thao riung khéac, truéc khi nhan
rong ra san xuat thi buéc dau can nghién ctiu
x4c dinh dudgc loai gi4 thé phit hgp nhat cho su
sinh trudng cua lan.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP
NGHIEN CUU
2.1. Vat liéu nghién citu
Gidng lan riung Hoang thdo tric den
(Dendrobium hancockii) duge thu thap tu
ving ring nui Son La trong théi gian t
thang 4 dén thang 6/20009.

2.2. Phuong phap nghién ctiu

Pia diém nghién ctu: Thi nghiém dudge
tién hanh tai vuon Thuc vat, Khoa Néng hoc,
Truong Dai hoc Nong nghiép Ha Noi.

Thi nghiém duge bd tri theo kiéu hoan
toan ngau nhiộn vội 3 1an nhộc lai, ¢6 3 cong
thic thi nghiém goém:

CT1: Trong trén gia thé xo dira xé chi.

CT2: Trong trén gia thé gb nhan.

758

CT3: Trong trén gia thé than cui.

Cac chau cay c6 chung quy trinh cham
séc. Hing ngay tuéi phun mu gitt &m cho
cdy bing nudc sach. Tudi dinh dudng Yogent
(2 g/lit) 1 lan/tuan. Néu thay xuat hién bénh
trén lan can tién hanh cét bo cac 14, cac canh
bi bénh. Trong qua trinh cét tia cac dung cu
nhu dao kéo phai dugc khi trung bang cén
70% va nhiing vét vita dude cit bd phan bi
bénh duge khii trung bang H,0, 3% dé tranh
lay lan sang cac bo phan khac trong mot cay
hodc lay tir cAy nay sang cidy khac.

Cac chi tiéu theo déi bao goém céac chi
tidu noéng sinh hoc théng thudng, tuy nhién
thi nghiém c6 quy uéc riéng nhu than méi 1la
ca thé méi duge sinh ra tit than chinh cay
lan v mam 1a c4 thé méi dude sinh ra ti cac
phan than khac nhung khéng phai la than
chinh céay lan.

Cac sb liéu duge xt ly trén may tinh
theo chuong trinh Excel 2003 va phin mém
IRRISTAT 4.0.

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Anh huéng ctia cac loai gia thé dén

dong thai tang chiéu cao than chinh

Lan Dendrobium hancockii 1a loai lan
than ding, chiéu cao c6 thé dat dén 150 cm -
200 cm, hinh dang bén ngoai rat giéng cay
tric, cidy tre (Diah Sulistiarini, 2001). Lan
Dendrobium hancockii cang cao thi cang dep.

Trén cd s6 cac tai liéu va kinh nghiém
quy bau vé nghé trong hoa lan (Minh Tri va
Xuan Giao, 2010; Trdn Van Bao, 1999),
nghién ctu da tim hiéu 4nh hudng cta céc
loai gia thé dén chiéu cao than lan
Dendrobium hancockii. Két qua cho thay, cac
gia thé khac nhau vé kha ning théng thoang
khi va gitt &m da anh hudng t6i sinh trudng,
phét trién chiéu cao than cta lan. Sau 75 ngay
sinh trudng thi chiéu cao than caa CT2 (gia
thé gb nhén) dat 125,05 cm, ting 13,65 cm;
trong khi d6 CT1 (gia thé xo dita) tang 8,23
cm, con chiéu cao cay cua CT3 (gia thé than
cui) chi ting 8,16 cm (Hinh 1).
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Hinh 1. Anh hudng ctia cac loai gia thé dén dong thai tang chiéu cao than chinh
cua lan Dendrobium hancockii

Bang 1. Anh huéng ctia cac loai gia thé 1én dong thai tang chiéu dai 14,
chiéu rong la va dién tich la

‘ 24/8 /9 24/9 8/10 23/10

Ngay do DTL

cT DL RL DL RL DL RL DL RL DL RL (cm?)
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

CT1: gia the 332 021 398 026 610 032 701 043 838 045 377
xo dira
CT2:giathégd 342 022 465 029 635 035 744 045 896 052 466
CT3: gid the 337 022 45 028 629 033 709 044 817 048 392
than cui
LSD 5% 0,33
CV% 44

Ghi chu: DL: dai la, RL: rong la, DTL: dién tich la.

3.2. Anh huéng ctia cac loai gia thé dén

dong thai tang dién tich 14

O mua ra hoa, 1la lan Dendrobium
hancockii lam tén thém vé dep thanh tao ctua
hoa. Néu khong vao muia hoa thi 14 lan 1a
mot trong nhiing bd phan chinh tao sy cudn
hit déi véi ngudsi choi hoa. Vi thé, chi tiéu vé
chiéu dai, chiéu réng, dién tich 1a lan
Dendrobium hancockii duge quan tdm. Theo
ddi cac chi tidu vé 1a da cho thay: téc do ting
chiéu dai, chiéu rong 14 ctia cac cong thiic vé
gi4d thé khac nhau la khong giong nhau
(Bang 1). Sau 5 1an theo déi, chiéu cao cia CT1

(gia thé xo dira) tiang 5,06 cm, tai CT2 (gia
thé g nhan) chiéu dai 14 ting 5,54 cm, CT3
(gia thé than cui) ting 4,8 cm. Tit lan theo
ddi tht nhat dén 1an theo dai cudi cung cho
thay, téc do tang chiéu rong ctia CT1 (gia thé
xo dita) tang 0,24 cm va CT3 (gia thé than
ctii) tang 0,26 cm, trong khi CT2 (gia thé gd)
tidng cao nhat dat 0,30 cm. Chi tiéu dién tich
14 c6 cong thic 2 (gia thé gd) dat 4,66 cm? 1a
cong thic téi wu thic ddy qua trinh gia ting
dién tich 14 quang hdp, cong thic 3 (gia thé
than cui) dat 3,92 cm? va cong thic 1 (gia thé
x0 dua) chi dat 3,77 cm?.
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Bang 2. Dong thai ting chiéu cao va duong kinh than méi ciia lan Hoang thao tric den

Ngay do 24/8 (Lan 1) 9/9 (Lan 2)

24/9 (Lan 3)

8/10 (Lan4)  23/10(Lan5)  5/11 (Lan 6)

hi tiéu CcC bK CcC bK cc

bK cc bK cC bK cC bK

CT (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
CT1: gia 392 022 611 027 1121 032 1621 037 2304 042 2002 047
thé xo dira
C'Iz'2::g|é } 411 023 6,38 0,27 11,5 0,32 17,5 0,38 246 046 33,56 0,48
thé goé nhan
CT3: gia

2 - 395 022 59 025 10,88 0,3 16,92 0,35 24,01 041 29,22 047
thé than cui
LSD 5% 346 027
CV% 7,40 3,9

CC: Chiéu cao than moi, DK: dwong kinh than moi

3.3. Anh huéng ctia cac loai gia thé dén
dong thai tang chiéu cao va dudng
kinh than méi
Véi cac loai lan da than ngoai bién phap

nhén giéng phd bién nhd nudi cdy mo, nhan

gibng hifu tinh ngoai tu nhién qua gidm
chiét canh, con c6 bién phap tao ra nhiéu cay
con mot cach tu nhién va khi cac cay con nay
c6 stic song tot, co r& phat trién khée manh
thi cÂ6 thé tach ra khội than chinh dộ trong.

Dic biột doi vội cac loai lan nay, tach bui lan

12 mo6t bién phip nhan gidng don gian,

khéng ton kém. Van dé 1a 1am thé nao dé tao

ra nhiéu mam hay cay con c6 stic séng tot?

Mot trong cac diéu kién can thiét 1a phai co

cac gia thé phu hop.

Téc do tang trudng chiéu cao va dudong
kinh than méi r4t nhanh trén ca 3 loai gia
thé (Bang 2). O 14n theo di thi 2, toc d6 tang
truéng cua thin méi cham nhat do trong
khoang thoi gian tit 24/8 - 9/9 thoi tiét ning
néng (nhiét d6 trén ngudng 32°C) déng thoi
aAm do ciing cao, vi thé téc d6 phat trién
giam. T 1an theo dbi thi 4 dén 1an theo déi
tha 6 (tu 5/10 - 5/11) toc d6 ting trudng
chiéu cao thadn méi manh, do nhiét do bat
dau giam xuéng 25°C - 28°C da tao diéu
kién thuan lgi hon cho su sinh trudng va
phéat trién cta than méi. Sau 75 ngay, chiéu
cao mam ctia CT1 (gi4 thé xo dita) ting tit
3,92 cm 1én 29,02 cm (tang 25,1 cm), CT3
(gia thé than cui) ting ti 3,95 cm - 29,22
cm (tang 26,27 cm) va dic biét CT2 (gia thé
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gd nhan) c6 mic tang cao nhat dat 29,45 cm
(tdng tu 4,11 cm - 33,56 cm). Vay toéc do
ting chiéu cao va duong kinh than méi cla
lan Dendrobium hancockii trén gia thé g
nhén (CT2) 1a t6t nhat.

3.4. Anh huéng clia cac loai gia thé dén

dong thai ting s6 14 ctia than méi

Téc do ra 1a cia than méi tac dong tuong
hé dén kha ning sinh trudng phat trién cta
cay lan Dendrobium hancockii. Sau 6 lan
theo doi thi s6 14 cta CT1 (gia thé xo dia)
tang 8,05 1a tw (0,48 14 - 8,53 1a), CT2 (gia
thé g6 nhan) tiang 9,45 14 (tang cao nhat ti
0,48 14 - 9,93 14), CT3 (gi4 thé than cui) tang
8,26 1a (tu 0,46 1a - 8,72 14) (Hinh 2).

3.5. Anh huéng clia cac loai gia thé dén

dong thai tang than méi

O nudc ta, lan Dendrobium hancockii 1a
loai lan méi, duge phat hién vao nam 2005
nén nhiing nghién ctu vé loai lan nay con rat
it, dac biét cac bién phap nhan giong tao sd
lugng 16n dang dudc cac nha nghién ctu vé
lan quan tdm. Viéc nghién ciu tim ra loai gia
thé cho phu hop véi sinh trudng phat trién
cta lan, trong dé c6 chi tiéu gia ting than méi
12 mot trong nhiing chi tiéu quan trong.

Cac cong thtic khac nhau déu c6 su sai
khac 6 trong cing mot 1an theo déi va & cac
lan theo ddi. Cong thiic 2 (gi4 thé g6 nhan) c6
toc do gia tang than méi cua lan Dendrobium
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hancockii vugt trdi dang ké so véi CT1 (gia
thé xo dita) va CT3 (gia thé than cui). Cong
thic 2 (gia thé gd) dat 26,33 than méi/3
thang, trong khi CT3 (gia thé than cui) dat
19,33 than méi/3 thang va CT1 (gia thé xo
dutra) chi dat 19 than méi/ 3 thang (Hinh 3).

Gia thé g6 nhan (CT2) c6 tac dong tot
dén dong thai bat chéi sinh than mdéi caa cay
lan Dendrobium hancockii.

3.6. Anh huéng clia cac loai gia thé dén

dong thai tang chiéu cao mam

Lan Dendrobium hancockii c¢6 hinh thai
rat giong cay Tric, vi vay vé dep ctia n6 con
phu thudc vao dang ctia tan cay. Dang cua
tan cdy con chiu anh hudng béi s6 lugng
mam, dac biét phu thudc rat nhiéu vao chiéu
cao mam. Chi tiéu vé chiéu cao mam dudc
theo doi va két qua dugc thé hién & hinh 4.
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Hinh 2. Biéu d6 anh huéng cta cac loai gia thé dén dong thai tang s6 la
cua than méi lan Dendrobium hancockii
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Hinh 3. Pong thai ra thAn méi ctia lan Dendrobiun hancockii trén cac loai gia thé
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Hinh 4. Anh hudng cta cac loai gia thé 1én dong thai ting chiéu cao mam
cua lan Dendrobium hancockii

Két qua ¢ hinh 4 cho thay, chiéu cao
mam cua lan Hoang thao tric den ¢ CT1 (gia
thé xo dita) ting 10 cm (t& 1,95 cm - 11,95
cm), CT2 (gia thé gb nhan) tang 11,91 cm (ti
1,97 cm - 13,88 cm), CT3 (gia thé than cti)
ting 10,05 cm (1,92 cm - 11,97 cm). Két qua
trén thé hién tac dong cta ba loai gia thé dén
dong thai ting chiéu cao mam cua lan Hoang
thdo tric den c6 su chénh léch nhau, tuy
nhién su chénh 1énh nay 1a chua dang ké. Gia
thé gb nhan (CT2) 1a t6i uu cho viéc ting
chiéu cao mam, sau d6 dén gia thé than cui
(CT3) va cudi cung la gia thé xo dita (CT1).

3.7. Anh huéng clia cac loai gia thé dén

dong thai tang s6 la cha mam

D61 véi hoa cay canh thi dong thai ra 14 1a
mot trong nhiing chi tiéu quan trong. N6
khéng nhiing 4nh hudng dén vé dep thAm my
cua cay canh. Déi véi nhiing ciy viia choi hoa
vita choi than 14 nhu lan Dendrobium
hancockii, n6 anh hudng gan nhu 1a truc tiép
dén n#ng suat va chat lugng hoa. Néu 14 trén
chdi ra nhiéu thi téng s6 1a trén mét gio lan
tang dan dén dién tich 14 tang, kha ning
quang hgp va tich liiy chat kho ciing ting.
Theo 1y thuyét cling nhu trong thuc tién khi
cdy tich lity dugc nhiéu chat khé thi ra hoa
nhiéu, d6 bén hoa téng va huong hoa dam hon.
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Trén gia thé gb, toc do ra la caa lan
Dendrobium hancockii nhanh nhat, s6 la
tang thém 1a 4,02 14 (tit 0,56 14 - 4,58 1a),
CT3 (gia thé than cui) tang 3,49 14 (ti 0,58
la - 4,07 14) va cudi cung 1a CT1 (gia thé xo
dtta) chi téng 3,39 14 (tu 0,58 1a - 3,97 14)
(Hinh 5).

3.8. Anh huéng cta cac loai gia thé dén

dong thai bat mam

S6 luong mam trén than lan cling tac
dong rat manh dén kha ning ra hoa va chat
lugng hoa. Vi né lién quan dén kha nang tich
lity chat khoé cta cady, mot gid lan cé nhiéu
mam dam ra, diéu dé c6 nghia rang s6 lugng
14 trén mot gid lan cang nhiéu dan dén kha
ning quang hdp cua cay lan ting. Trong thoi
gian thi nghiém, toc d6 ting s6 mam cua
CT1 (gia thé xo dura) 1a 22.94 chdi (tit 9,86
chdi — 32,8 chéi), CT2 (gia thé gb nhin) ting
cao nhat dat 35,80 chdi (tit 9,87 choi — 45,67
chéi), CT3 (gia thé than cti) ting thap nhat
va chi tang 27,05 chdi (tu 9,72 chéi — 36,77
chéi). Gia thé gb nhan (CT2) c6 tac dong tot
nhat dén dong thai ting mam cua lan
Dendrobium hancockii, sau d6 dén gia thé
than cti (CT3) cudi cung la gia thé xo dia
(CT1) (Hinh 6).
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Hinh 5. Pong thai ting s6 14 mam cta lan Dendrobium hancockii
trén cac loai gia thé
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Hinh 6. Pong thai bat mam ctia méi gio lan Dendrobium hancockii
trén cac loai gia thé

4. KET LUAN VA DPE NGHI * Cay c6 chiéu cao than chinh dat 125,05

Trong 3 loai gi4 thé, gia thé g6 nhan la ™ va chi sau 60 ngay cay c6 dién tich 14 dat

loai gia thé pha hgp nhat cho sinh trudng 4,66 cm”.

cia lan Dendrobium hancockii, dudc thé * Than méi cdy lan c6 chiéu cao la: 33,56
hiộn qua tdc d6 gia tang cta cac chi tiộu sau  cÂm, dudng kinh than mội 0,48 cm, s6 14 than
75 ngay sinh trudng: mội dat 9,93 14 va s than mdội 26,33 than.
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* Mam cua cay lan c6 chiéu cao mam dat
13,88 cm; s6 14 mam 4,58 14; s6 mam dat
45,67 mam.

Gidng lan Dendrobium hancockii khi
sinh trudng trén gia thé xo dita xé chi khong
t6t ¢6 thé do gia thé xo dita xé chi ¢6 d6 min
nhat dinh, cho thoat nudc nhanh va kha
niang giti 4&m kém, nén da anh hudng truc
tiép dén kha ning hdp thu, chuyén héa va st
dung dinh dudng.

Dé hoan thién quy trinh k§ thuat trong
va cham séc giobng hoa lan Dendrobium
hancockii, can tiép tuc duy tri thi nghiém
trén nhung &6 cac mua vu khac nhau tai
Truong Dai hoc Nong nghiép Ha Noi va
danh gi4 anh hudng cta cac loai dinh dudng,
dm do0 dén déng thai sinh trudng va phat
trién caa giong lan Dendrobium hancockii.
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TÓM TẮT


Những cây lan như Hài và một số địa lan được phát triển trong giá thể đất. Hầu hết phong lan nhiệt đới đều là thực vật biểu sinh, nghĩa là chúng chỉ sống và phát triển trong không khí, thay vì đất. Giá thể có chức năng bao bọc, bảo vệ phần rễ tránh thất thoát nhiệt độ, ẩm độ. Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định giá thể tốt nhất cho phong lan Dendrobium hankcockii. Giống lan Hoàng thảo trúc đen được trồng trong 3 giá thể khác nhau: giá thể gỗ nhãn, giá thể than củi và giá thể xơ dừa. Kết quả cho thấy, trong 3 loại giá thể, giá thể gỗ nhãn có hiệu quả nhất đến giai đoạn sinh trưởng của lan Dendrobium hankcockii.

Từ khoá: Giá thể, lan Hoàng thảo trúc đen.


SUMMARY


Terrestrial orchids, such as paphiopedilums and some cymbidiums, grow well in soil medium. However, most tropical orchids are epiphytes, which mean that they thrive well in the air, rather than in soil. Their fleshy roots cover with a layer of white cells called velamen, which acts as a sponge to absorb water. The coating also protects the roots from heat and moisture loss. In order to find out the best growing medium for Hankcock dendrobium, we carried out an experiment to examine the effect of coconut fiber, charcoal, and wood on the development of this species. The results show that, among three growing media experimented, wood seemed to be most optimal for vegetative growth of Hankcock dendrobium.


Key words: Hancock dendrobium, growing media.


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Trong số các loại lan rừng được ưa trồng hiện nay, lan Hoàng thảo như: Thạch hộc (Dendrobium nobile), Long tu (Dendrobium primulinum), Thủy tiên trắng (Dendrobium farmeri), Thủy tiên vàng (Dendrobium thyrsiflorum), Vảy cá (Dendrobium lindleyi)… được xếp vào nhóm được trồng phổ biến nhất bởi sự đa dạng về hình thái, màu sắc và hương thơm của hoa, hơn nữa, chúng cũng không đòi hỏi quá ngặt nghèo về điều kiện nuôi trồng và chăm sóc. Gần đây, trong số các loại lan Hoàng thảo rừng được khai thác, trên thị trường có thêm giống Hoàng thảo trúc đen (Dendrobium hancockii) đang được ưa chuộng, mang những đặc điểm thực vật học và hình thái nổi bật như: màu vàng đậm tươi có hương thơm mật ong của hoa, hoa nở vào mùa xuân, thân lá của cây lan mang dáng vẻ cây tre. Tuy nhiên, lan rừng nói chung và lan Hoàng thảo trúc đen nói riêng vốn sống trong môi trường tự nhiên có điều kiện cho sinh trưởng phát triển rất khác với môi trường nhân tạo, vì thế khi nuôi trong nhà thường bị mắc nhiều loại bệnh, không phát triển được hoặc thậm chí không ra hoa. Nhìn chung năng suất và chất lượng hoa lan Dendrobium trồng hiện nay chưa cao do còn nhiều hạn chế về giống, các kỹ thuật chăm sóc, đặc biệt là giá thể trồng chưa phù hợp.


ở Việt Nam, Huỳnh Thanh Hùng (2007) đã có công trình nghiên cứu các vật liệu làm giá thể trồng lan Dendrobium; xác định được giá thể có hàm lượng dinh dưỡng, có độ bền, giữ ẩm, thoát nước tốt cho lan Dendrobium lai. Ngoài ra nhiều kết quả công bố đã xác định được giá thể thích hợp cho trồng các loại lan khác như Phalaenopsis, Cymbidium… đã và đang được ứng dụng trong thực tế nuôi trồng và sản xuất lan nói chung (Nguyễn Quang Thạch, 2003; Dương Thảo Chinh, 2008). Tuy nhiên, đến hiện nay chưa có  kết quả nghiên cứu nào được công bố đối với giống lan Hoàng thảo trúc đen (Dendrobium hancockii).


Để lan Hoàng thảo trúc đen (Dendrobium hancockii)  có thể sinh trưởng phát triển thuận lợi ở môi trường nhà cũng giống như các giống lan Hoàng thảo rừng khác, trước khi nhân rộng ra sản xuất thì bước đầu cần nghiên cứu xác định được loại giá thể phù hợp nhất cho sự sinh trưởng của lan.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu nghiên cứu


Giống lan rừng Hoàng thảo trúc đen (Dendrobium hancockii) được thu thập từ vùng rừng núi Sơn La trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2009.


2.2. Phương pháp nghiên cứu


Địa điểm nghiên cứu: Thí nghiệm được tiến hành tại vườn Thực vật, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần nhắc lại, có 3 công thức thí nghiệm gồm: 


CT1: Trồng trên giá thể xơ dừa xé chỉ.


CT2: Trồng trên giá thể gỗ nhãn.


CT3: Trồng trên giá thể than củi. 


Các chậu cây có chung quy trình chăm sóc. Hằng ngày tưới phun mù giữ ẩm cho cây bằng nước sạch. Tưới dinh dưỡng Yogent (2 g/lít) 1 lần/tuần. Nếu thấy xuất hiện bệnh trên lan cần tiến hành cắt bỏ các lá, các cành bị bệnh. Trong quá trình cắt tỉa các dụng cụ như dao kéo phải được khử trùng bằng cồn 70% và những vết vừa được cắt bỏ phần bị bệnh được khử trùng bằng H2O2 3%  để tránh lây lan sang các bộ phận khác trong một cây hoặc lây từ cây này sang cây khác.


Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm các chỉ tiêu nông sinh học thông thường, tuy nhiên thí nghiệm có quy ước riêng như thân mới là cá thể mới được sinh ra từ thân chính cây lan và mầm là cá thể mới được sinh ra từ các phần thân khác nhưng không phải là thân chính cây lan.


Các số liệu được xử lý trên máy tính theo chương trình Excel 2003 và phần mềm IRRISTAT 4.0.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. ảnh hưởng của các loại giá thể đến
        động thái tăng chiều cao thân chính


Lan Dendrobium hancockii là loại lan thân đứng, chiều cao có thể đạt đến 150 cm - 200 cm,  hình dáng bên ngoài rất giống cây trúc, cây tre (Diah Sulistiarini, 2001). Lan Dendrobium hancockii càng cao thì càng đẹp. 


Trên cơ sở các tài liệu và kinh nghiệm quý báu về nghề trồng hoa lan (Minh Trí và Xuân Giao, 2010; Trần Văn Bảo, 1999), nghiên cứu đã tìm hiểu ảnh hưởng của các loại giá thể đến chiều cao thân lan Dendrobium hancockii. Kết quả cho thấy, các giá thể khác nhau về khả năng thông thoáng khí và giữ ẩm đã ảnh hưởng tới sinh trưởng, phát triển chiều cao thân của lan. Sau 75 ngày sinh trưởng thì chiều cao thân của CT2 (giá thể gỗ nhãn) đạt 125,05 cm, tăng 13,65 cm; trong khi đó CT1 (giá thể xơ dừa) tăng 8,23 cm, còn chiều cao cây của CT3 (giá thể than củi) chỉ tăng 8,16 cm (Hình 1). 
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Hình 1. ảnh hưởng của các loại giá thể đến động thái tăng chiều cao thân chính
của lan Dendrobium hancockii


Bảng 1. ảnh hưởng của các loại giá thể lên động thái tăng chiều dài lá,
chiều rộng lá và diện tích lá 


		           Ngày đo


CT

		24/8

		9/9

		24/9

		8/10

		23/10

		DTL (cm2)



		

		DL (cm)

		RL (cm)

		DL (cm)

		RL (cm)

		DL (cm)

		RL (cm)

		DL (cm)

		RL (cm)

		DL (cm)

		RL (cm)

		



		CT1: giá thể
xơ dừa

		3,32

		0,21

		3,98

		0,26

		6,10

		0,32

		7,01

		0,43

		8,38

		0,45

		3,77



		CT2: giá thể gỗ

		3,42

		0,22

		4,65

		0,29

		6,35

		0,35

		7,44

		0,45

		8,96

		0,52

		4,66



		CT3: giá thể than củi

		3,37

		0,22

		4,56

		0,28

		6,29

		0,33

		7,09

		0,44

		8,17

		0,48

		3,92



		LSD 5%

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0,33



		CV%

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		4,4





Ghi chú: DL: dài lá, RL: rộng lá, DTL: diện tích lá.


3.2. ảnh hưởng của các loại giá thể đến
       động thái tăng diện tích lá


ở mùa ra hoa, lá lan Dendrobium hancockii làm tôn thêm vẻ đẹp thanh tao của hoa. Nếu không vào mùa hoa thì lá lan là một trong những bộ phận chính tạo sự cuốn hút đối với người chơi hoa. Vì thế, chỉ tiêu về chiều dài, chiều rộng, diện tích lá lan Dendrobium hancockii được quan tâm. Theo dõi các chỉ tiêu về lá đã cho thấy: tốc độ tăng chiều dài, chiều rộng lá của các công thức về giá thể khác nhau là không giống nhau (Bảng 1). Sau 5 lần theo dõi, chiều cao của CT1


(giá thể xơ dừa) tăng 5,06 cm, tại CT2 (giá thể gỗ nhãn) chiều dài lá tăng 5,54 cm, CT3 (giá thể than củi) tăng 4,8 cm. Từ lần theo dõi thứ nhất đến lần theo dõi cuối cùng cho thấy, tốc độ tăng chiều rộng của CT1 (giá thể xơ dừa) tăng 0,24 cm và CT3 (giá thể than củi) tăng 0,26 cm, trong khi CT2 (giá thể gỗ) tăng cao nhất đạt 0,30 cm. Chỉ tiêu diện tích lá có công thức 2 (giá thể gỗ) đạt 4,66 cm2 là công thức tối ưu thúc đẩy quá trình gia tăng diện tích lá quang hợp, công thức 3 (giá thể than củi) đạt 3,92 cm2 và công thức 1 (giá thể xơ dừa) chỉ đạt 3,77 cm2.


Bảng 2. Động thái tăng chiều cao và đường kính thân mới của lan Hoàng thảo trúc đen


		Ngày đo

		24/8 (Lần 1)

		9/9 (Lần 2)

		24/9 (Lần 3)

		8/10 (Lần 4)

		23/10 (Lần 5)

		5/11 (Lần 6)



		     Chỉ tiêu


CT

		CC (cm)

		ĐK (cm)

		CC (cm)

		ĐK (cm)

		CC (cm)

		ĐK (cm)

		CC (cm)

		ĐK (cm)

		CC (cm)

		ĐK (cm)

		CC (cm)

		ĐK (cm)



		CT1: giá
thể xơ dừa

		3,92

		0,22

		6,11

		0,27

		11,21

		0,32

		16,21

		0,37

		23,04

		0,42

		29,02

		0,47



		CT2: giá
thể gỗ nhãn

		4,11

		0,23

		6,38

		0,27

		11,5

		0,32

		17,5

		0,38

		24,6

		0,46

		33,56

		0,48



		CT3: giá thể than củi

		3,95

		0,22

		5,96

		0,25

		10,88

		0,3

		16,92

		0,35

		24,01

		0,41

		29,22

		0,47



		LSD 5%

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		3,46

		0,27



		CV%

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		7,40

		3,9





CC: Chiều cao thân mới,  ĐK: đường kính thân mới


3.3. ảnh hưởng của các loại giá thể đến
       động thái tăng chiều cao và đường
       kính thân mới 


Với các loài lan đa thân ngoài biện pháp nhân giống phổ biến nhờ nuôi cấy mô, nhân giống hữu tính ngoài tự nhiên qua giâm chiết cành, còn có biện pháp tạo ra nhiều cây con một cách tự nhiên và khi các cây con này có sức sống tốt, có rễ phát triển khỏe mạnh thì có thể tách ra khỏi thân chính để trồng. Đặc biệt đối với các loài lan này, tách bụi lan là một biện pháp nhân giống đơn giản, không tốn kém. Vấn đề là làm thế nào để tạo ra nhiều mầm hay cây con có sức sống tốt? Một trong các điều kiện cần thiết là phải có các giá thể phù hợp.


Tốc độ tăng trưởng chiều cao và đường kính thân mới rất nhanh trên cả 3 loại giá thể (Bảng 2). ở lần theo dõi thứ 2, tốc độ tăng


trưởng của thân mới chậm nhất do trong khoảng thời gian từ 24/8 - 9/9 thời tiết nắng nóng (nhiệt độ trên ngưỡng 32oC) đồng thời ẩm độ cũng cao, vì thế tốc độ phát triển giảm. Từ lần theo dõi thứ 4 đến lần theo dõi thứ 6 (từ 5/10 - 5/11) tốc độ tăng trưởng chiều cao thân mới mạnh, do nhiệt độ bắt đầu giảm xuống 25oC - 28oC đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự sinh trưởng và phát triển của thân mới. Sau 75 ngày, chiều cao mầm của CT1 (giá thể xơ dừa) tăng từ 3,92 cm lên 29,02 cm (tăng 25,1 cm), CT3 (giá thể than củi) tăng từ 3,95 cm - 29,22 cm (tăng 26,27 cm) và đặc biệt CT2 (giá thể gỗ nhãn) có mức tăng cao nhất đạt 29,45 cm (tăng từ 4,11 cm - 33,56 cm). Vậy tốc độ tăng chiều cao và đường kính thân mới của lan Dendrobium hancockii trên giá thể gỗ nhãn (CT2) là tốt nhất.

3.4. ảnh hưởng của các loại giá thể đến
       động thái tăng số lá của thân mới


Tốc độ ra lá của thân mới tác động tương hỗ đến khả năng sinh trưởng phát triển của cây lan Dendrobium hancockii. Sau 6 lần theo dõi thì số lá của CT1 (giá thể xơ dừa) tăng 8,05 lá từ (0,48 lá - 8,53 lá), CT2 (giá thể gỗ nhãn) tăng 9,45 lá (tăng cao nhất từ 0,48 lá - 9,93 lá), CT3 (giá thể than củi)  tăng 8,26 lá (từ 0,46 lá - 8,72 lá) (Hình 2).


3.5. ảnh hưởng của các loại giá thể đến
       động thái tăng thân mới


ở nước ta, lan Dendrobium hancockii là loài lan mới, được phát hiện vào năm 2005 nên những nghiên cứu về loài lan này còn rất ít, đặc biệt các biện pháp nhân giống tạo số lượng lớn đang được các nhà nghiên cứu về lan quan tâm. Việc nghiên cứu tìm ra loại giá thể cho phù hợp với sinh trưởng phát triển của lan, trong đó có chỉ tiêu gia tăng thân mới là một trong những chỉ tiêu quan trọng.


Các công thức khác nhau đều có sự sai khác ở trong cùng một lần theo dõi và ở các lần theo dõi. Công thức 2 (giá thể gỗ nhãn) có tốc độ gia tăng thân mới của lan Dendrobium hancockii  vượt trội đáng kể so với CT1 (giá thể xơ dừa) và CT3 (giá thể than củi). Công thức 2 (giá thể gỗ) đạt 26,33 thân mới/3 tháng, trong khi CT3 (giá thể than củi) đạt 19,33 thân mới/3 tháng và CT1 (giá thể xơ dừa) chỉ đạt 19 thân mới/ 3 tháng (Hình 3).


Giá thể gỗ nhãn (CT2) có tác động tốt đến động thái bật chồi sinh thân mới của cây lan Dendrobium hancockii.


3.6. ảnh hưởng của các loại giá thể đến
       động thái tăng chiều cao mầm


Lan Dendrobium hancockii có hình thái rất giống cây Trúc, vì vậy vẻ đẹp của nó còn phụ thuộc vào dáng của tán cây. Dáng của tán cây còn chịu ảnh hưởng bởi số lượng mầm, đặc biệt phụ thuộc rất nhiều vào chiều cao mầm. Chỉ tiêu về chiều cao mầm được theo dõi và kết quả được thể hiện ở hình 4.
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Hình 2. Biểu đồ ảnh hưởng của các loại giá thể đến động thái tăng số lá
của thân mới lan Dendrobium hancockii
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 Hình 3. Động thái ra thân mới của lan Dendrobiun hancockii trên các loại giá thể
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Hình 4. ảnh hưởng của các loại giá thể lên động thái tăng chiều cao mầm
của lan Dendrobium hancockii

Kết quả ở hình 4 cho thấy, chiều cao mầm của lan Hoàng thảo trúc đen ở CT1 (giá thể xơ dừa) tăng 10 cm (từ 1,95 cm - 11,95 cm), CT2 (giá thể gỗ nhãn) tăng 11,91 cm (từ 1,97 cm - 13,88 cm), CT3 (giá thể than củi) tăng 10,05 cm (1,92 cm - 11,97 cm). Kết quả trên thể hiện tác động của ba loại giá thể đến động thái tăng chiều cao mầm của lan Hoàng thảo trúc đen có sự chênh lệch nhau, tuy nhiên sự chênh lệnh này là chưa đáng kể. Giá thể gỗ nhãn (CT2) là tối ưu cho việc tăng chiều cao mầm, sau đó đến giá thể than củi (CT3) và cuối cùng là giá thể xơ dừa (CT1).


3.7. ảnh hưởng của các loại giá thể đến
       động thái tăng số lá của mầm


Đối với hoa cây cảnh thì động thái ra lá là một trong những chỉ tiêu quan trọng. Nó không những ảnh hưởng đến vẻ đẹp thẩm mỹ của cây cảnh. Đối với những cây vừa chơi hoa vừa chơi thân lá như lan Dendrobium hancockii, nó ảnh hưởng gần như là trực tiếp đến năng suất và chất lượng hoa. Nếu lá trên chồi ra nhiều thì tổng số lá trên một giò lan tăng dẫn đến diện tích lá tăng, khả năng quang hợp và tích lũy chất khô cũng tăng. Theo lý thuyết cũng như trong thực tiễn khi cây tích lũy được nhiều chất khô thì ra hoa nhiều, độ bền hoa tăng và hương hoa đậm hơn. 


Trên giá thể gỗ, tốc độ ra lá của lan Dendrobium hancockii nhanh nhất, số lá tăng thêm là 4,02 lá (từ 0,56 lá - 4,58 lá), CT3 (giá thể than củi) tăng 3,49 lá (từ 0,58 lá - 4,07 lá) và cuối cùng là CT1 (giá thể xơ dừa) chỉ tăng 3,39 lá (từ 0,58 lá - 3,97 lá) (Hình 5).


3.8. ảnh hưởng của các loại giá thể đến 
       động thái bật mầm 


Số lượng mầm trên thân lan cũng tác động rất mạnh đến khả năng ra hoa và chất lượng hoa. Vì nó liên quan đến khả năng tích lũy chất khô của cây, một giò lan có nhiều mầm đâm ra, điều đó có nghĩa rằng số lượng lá trên một giò lan càng nhiều dẫn đến khả năng quang hợp của cây lan tăng. Trong thời gian thí nghiệm, tốc độ tăng số mầm của CT1 (giá thể xơ dừa) là 22.94 chồi (từ 9,86 chồi – 32,8 chồi), CT2 (giá thể gỗ nhãn)  tăng cao nhất đạt 35,80 chồi (từ 9,87 chồi – 45,67 chồi), CT3 (giá thể than củi) tăng thấp nhất và chỉ tăng 27,05 chồi (từ 9,72 chồi – 36,77 chồi). Giá thể gỗ nhãn (CT2) có tác động tốt nhất đến động thái tăng mầm của lan Dendrobium hancockii, sau đó đến giá thể than củi (CT3) cuối cùng là giá thể xơ dừa (CT1) (Hình 6).
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Hình 5. Động thái tăng số lá mầm của lan Dendrobium hancockii
trên các loại giá thể 
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Hình 6. Động thái bật mầm của mỗi giò lan Dendrobium hancockii 
trên các loại giá thể


4. KẾT LUẬN  VÀ ĐỀ NGHỊ


Trong 3 loại giá thể, giá thể gỗ nhãn là loại giá thể phù hợp nhất cho sinh trưởng của lan Dendrobium hancockii, được thể hiện qua tốc độ gia tăng của các chỉ tiêu sau 75 ngày sinh trưởng: 


* Cây có chiều cao thân chính đạt 125,05 cm và chỉ sau 60 ngày cây có diện tích lá đạt 4,66 cm2.


* Thân mới cây lan có chiều cao là: 33,56 cm, đường kính thân mới 0,48 cm, số lá thân mới đạt 9,93 lá và số thân mới 26,33 thân.


* Mầm của cây lan có chiều cao mầm đạt 13,88 cm; số lá mầm 4,58 lá; số mầm đạt 45,67 mầm. 


​Giống lan Dendrobium hancockii khi sinh trưởng trên giá thể xơ dừa xé chỉ không tốt có thể do giá thể xơ dừa xé chỉ có độ mặn nhất định, cho thoát nước nhanh và khả năng giữ ẩm kém, nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thu, chuyển hóa và sử dụng dinh dưỡng.


Để hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc giống hoa lan Dendrobium hancockii, cần tiếp tục duy trì thí nghiệm trên nhưng ở các mùa vụ khác nhau tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và đánh giá ảnh hưởng của các loại dinh dưỡng, ẩm độ đến động thái sinh trưởng và phát triển của giống lan Dendrobium hancockii.
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